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Tóm tắt: Bài viết tổng hợp một số nội dung cơ bản của các lý
thuyết nhân học ®ưîc áp dụng trong nghiên cứu gia đình như
thuyết tư¬ng đối văn hoá, thuyết chức năng, thuyết cấu trúc,
trưêng phái văn hoá và nhân cách; đồng thời đề cập đến các
quan điểm của một số nhà nhân học trên thế giới và Việt Nam
nghiên cứu về gia đình. Tác giả cho rằng, cho đến nay, vÉn chưa
có quan điểm thống nhất hay một khái niệm ®ưîc thừa nhận
một cách thuyết phục nhất về gia đình. Những vấn đề liên quan
đến khái niệm, các loại hình, cấu trúc, các mối quan hệ trong gia
đình, các giá trị của gia đình dưíi góc độ văn hóa, v.v. vẫn cần
tiếp tục ®ưîc làm rõ. 

Từ khoá: Gia đình; Văn hoá; Nhân học; Nghiên cứu gia đình.

Gia đình là một thiết chế xã hội và thông qua nghiên cứu về thiết chế
xã hội này, chúng ta có thể thấy ®ưîc những vấn đề đang diễn ra trong xã
hội một cách hoàn chỉnh. Nghiên cứu về gia đình luôn là vấn đề ®ưîc các
nhà nhân học quan tâm và coi là một nhiệm vụ nghiên cứu quan trọng.
Dưíi cách tiếp cận nhân học, các vấn đề gia đình ®ưîc đặt trong mối quan
hệ nhiều chiều cạnh, phản ánh đầy đủ các đặc điểm về dân số, kinh tế -
xã hội, quá trình tộc ngưêi, lịch sử - văn hóa và các mối quan hệ qua lại
bên trong và bên ngoài của gia đình, giữa các thành viên và mỗi cá nhân
trong gia đình.
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Trong bài viết này, chúng tôi bưíc đầu tìm hiểu một số lý thuyết cơ bản
của nhân học và quan điểm nghiên cứu của một số nhà nhân học trên thế
giới và ở Việt Nam nghiên cứu về gia đình.

1. Tiếp cận một số lý thuyết trong nhân học áp dụng nghiên cứu
gia đình

Thuyết tư¬ng đối văn hóa (cultural relativism) do Franz Boas (1858-
1942) là ngưêi khởi xưíng. Ban đầu, với quan điểm chống lại quan niệm
kỳ thị chủng tộc, văn hoá, Boas đã ®ưa ra luận điểm văn hoá tộc ngưêi là
những yếu tố đặc trưng, tiêu biểu nhất, độc đáo nhất do tộc ngưêi đó tạo
nên qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tư¬ng tác giữa con ngưêi
với môi trưêng tự nhiên và xã hội và có những nét khác biệt với văn hoá
của các tộc ngưêi khác. Không có nền văn hoá văn minh tiến bộ hay nền
văn hoá lạc hậu. Nghiên cứu các hiện tưîng, sự việc cần phải ®ưîc đặt
trong bối cảnh của nền văn hoá đó. Nghiên cứu về một nền văn hoá do đó
phải ®ưîc thực hiện một cách tỉ mỉ và thấu đáo. 

Thuyết tư¬ng đối văn hóa ®ưîc ®ưa ra trên cơ sở tôn trọng những bản
sắc riêng, tính đặc thù của mỗi tộc ngưêi, cộng đồng mà không có sự phân
biệt giữa yếu tố bản địa và hiện đại. Học thuyết này đề cao giá trị đặc thù
của mỗi nền văn hóa, do vậy, cũng có ý kiến cho rằng Boas là ngưêi đã đề
cao bản sắc văn hoá của cộng đồng, nhất là các cư dân bản địa. Các nhà
nhân học theo trưêng phái này cho rằng mỗi nền văn hóa có giá trị tự thân
của nó và không thể áp đặt khung văn hóa của một cộng đồng hay của một
xã hội khác ®ưîc coi là văn minh hơn, tiến bộ hơn lên nền văn hóa đó. Do
vậy, khái niệm đặc trưng văn hóa và vùng văn hóa đã ®ưîc nhấn mạnh để
mô tả những khác biệt cơ bản giữa các nhóm văn hóa. Không có văn hóa
hình thành từ tự nhiên, do bẩm sinh của con ngưêi mà văn hóa là một quá
trình ®ưîc thụ đắc, nuôi dưìng trong các cộng đồng văn hóa cụ thể. Tuy
nhiên, giữa các nền văn hoá không có sự biệt lập mà luôn có sự giao thoa
và nhiệm vụ của nhà nghiên cứu là phải phân biệt rõ đâu là điểm giao thoa
và đâu là điểm khác biệt. F. Boas và các học trò của ông (R. Benedict, M.
Mead, M. Herskovist) đã theo đuổi và chứng minh ở nhiều góc độ khác
nhau của thuyết tư¬ng đối văn hoá, có vai trò tiên phong trong các nghiên
cứu về văn hoá từ những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, làm thay
đổi nhận thức về văn hoá ở Mỹ và các nưíc châu Âu (xem thêm Thomas
Barfield, 1997:44-45). 

Trong nghiên cứu gia đình, theo nguyên tắc phân loại, có thể xác định
tổ chức gia đình và quan hệ họ hàng trong xã hội là văn hóa họ hàng hay
văn hóa gia đình. Văn hóa theo nghĩa này tồn tại cùng với những hoạt
động của con ngưêi, song không phải là văn hóa tồn tại một cách cứng
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nhắc mà luôn ®ưîc điều chỉnh một cách linh hoạt. Do vậy, nhà nhân học
có thể tiên liệu ®ưîc những gì có thể xảy ra qua quan sát trong quá trình
điền dã bằng cách phát hiện những tiền đề văn hóa, để thấy ®ưîc các logic
chi phối các biến đổi trong thế ứng xử xã hội.

Thuyết chức năng do Bronislaw Malinowski (1884–1942), nhà nhân
học Anh gốc Ba Lan, mang quốc tịch áo, ®ưa ra, tập trung ở hiện tại, để
chống lại thuyết tiến hóa hưíng đến tư¬ng lai và thuyết truyền bá hưíng
về quá khứ. Theo Malinowski, các yếu tố văn hóa có chức năng thỏa mãn
nhu cầu của con ngưêi. Ông đề cao phư¬ng pháp nghiên cứu quan sát
tham dự, cho rằng cần phải nghiên cứu văn hóa từ trong nội tại của chúng
chứ không thể nghiên cứu văn hóa từ bên ngoài và nghiên cứu từ lát cắt
hiện tại chứ không mô tả một cách quá xa vời những gì đã diễn ra trưíc
đó. Thuyết chức năng tìm hiểu một thiết chế hoặc niềm tin thông qua các
mối quan hệ tư¬ng hỗ giữa các thiết chế, đặc biệt là trong nghiên cứu quan
hệ thân tộc và tôn giáo (Thomas Barfield, 1997:361-365).

Meyer Fortes là ngưêi ®ưîc coi có nhiều đóng góp trong nghiên cứu về
hệ thống thân tộc và gia đình. Chịu ảnh hưëng bởi thuyết chức năng của
Malinowski, nhưng Fortes đã phát triển thuyết chức năng trong nghiên
cứu gia đình. Ông cho rằng sự chi phối cuối cùng của gia đình là đạo đức.
Cùng với Malinowski, ông khẳng định các cơ chế tâm lý của việc chăm
sóc và trợ giúp là “tiền đề của sự thân thiện” và “nguyên tắc của lòng vị
tha theo tục lệ”. Fortes cho rằng mối quan hệ cha mẹ và con cái là sự liên
hệ vài thế hệ với nhau theo một dòng (cha hoặc mẹ) nhưng cũng có tính
liên kết hai dòng (cả cha và mẹ). Ông nhấn mạnh tới các mối quan hệ theo
chiều dọc (nguồn gốc) hơn là mối quan hệ theo chiều ngang (hôn nhân)
giữa các nhóm, từ đó ®ưa ra lý thuyết về nguồn gốc. Theo Fortes, trong
khi gia đình là một thiết chế mang tính tạm thời đang mất dần đi các thành
viên của nó, nhóm nguồn gốc là một liên hợp tồn tại vĩnh viễn mà các hoạt
động thưêng xuyên của nó có vai trò như một đơn vị trong các mối quan
hệ với các nhóm nguồn gốc khác, có thể xem như là một “con ngưêi đạo
đức”. Nguồn gốc đóng vai trò quan trọng với các mối quan hệ có tư cách
thành viên làm cho con ngưêi ta trở thành một con ngưêi đạo đức, phụ
thuộc vào quan niệm “sống tốt” để mang lại giá trị chuẩn mực thừa kế cho
thế hệ tiếp sau. Fortes đã phát triển và bổ sung từ Malinowski về tính hợp
pháp của sự tự nhận thức và thể hiện, đặc biệt thông qua các nghi lễ
(Thomas Barfield, 1997:205). 

Thuyết cấu trúc ®ưîc sử dụng rộng rãi trong khoa học xã hội ở thế kỷ
XX. Dưíi góc độ nhân học, thuyết cấu trúc tập trung vào tính hệ thống của
gia đình trong các mối quan hệ của nó. Chẳng hạn, khi nghiên cứu về cơ
cấu gia đình, các nhà nhân học quan tâm nhiều hơn đến cấu trúc theo các
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mối quan hệ thân tộc, thích tộc, cấu trúc theo mối quan hệ trực hệ hay
quan hệ hôn nhân, gia đình mở rộng và gia đình hạt nhân. Theo quan điểm
cấu trúc luận, dựa vào mối quan hệ giữa hệ thống thân tộc, thích tộc mà
tìm ra các mối quan hệ văn hóa thông qua các cấu trúc đó. Các nhà nhân
học theo trưêng phái cấu trúc luận cũng đã khái quát các hình mẫu phổ
quát bằng các biểu tưîng đặc trưng trong văn hóa, nhấn mạnh tầm quan
trọng của liên minh bên trong cấu trúc thân tộc. Kích thưíc và thành phần
của các hộ gia đình ®ưîc thể hiện trực tiếp ở hình thức cư trú cùng với quy
mô và thành phần gia đình. Tuy nhiên, quy mô và thành phần gia đình biến
đổi qua các chu kỳ phát triển đồng thời cũng tạo nên các khuôn mẫu ứng
xử trong gia đình. Các loại hình gia đình không chỉ thích nghi và điều hòa,
mà còn thể hiện các tôn ti trật tự, các mối quan hệ giới và địa vị xã hội,
chiến lưîc tái sản xuất hộ gia đình và những cách kiến trúc ngôi nhà của
họ để khắc sâu biểu tưîng gia đình thông qua tổ chức không gian bên
trong và thể hiện địa vị gia đình thông qua trang trí bên ngoài. Đại diện
cho thuyết cấu trúc là Claude Levi-Strauss (1908–2009), nhà nhân học
ngưêi Pháp, ngưêi ®ưîc coi là “cha đẻ ngành nhân học hiện đại”. 

Trưêng phái văn hóa và nhân cách

Từ những năm 1930, các nhà nhân học Mỹ đã có những nghiên cứu
mới trong hưíng đi nhằm giải thích một cách kiên trì các khác biệt văn
hóa giữa các nhóm ngưêi. Tiên phong cho trưêng phái này là Margaret
Mead (1901–1978) với các nghiên cứu về cách thức, mô hình giáo dục và
các hệ quả văn hóa mà cá thể tiếp nhận để hình thành nhân cách trẻ em.
Theo Mead, quá trình phát triển của trẻ em phải ®ưîc đặt trong một bối
cảnh văn hóa cụ thể và ở mỗi nền văn hóa lại có những định dạng khác
nhau trong quá trình phát triển của trẻ em. Sự can thiệp của ngưêi lớn đã
tạo nên sự thụ động đối với trẻ và cũng tạo nên những phản ứng nhất định
của trẻ đối với quá trình xã hội hóa cả trong gia đình, nhà trưêng và xã
hội. Các nhà nhân học đã nhập thân vào giới trẻ với các phư¬ng pháp điền
dã dân tộc học, khám phá đời sống nội tâm, tìm hiểu về kinh nghiệm của
trẻ và thế giới văn hóa, các mối quan hệ của trẻ đối với ngưêi lớn, gia đình,
cộng đồng và xã hội. Trưêng phái văn hóa và nhân cách nhấn mạnh vị trí
văn hóa trong sự phát triển của trẻ em, đặt bối cảnh văn hóa với các tập
quán chăm sóc trẻ em và chỉ ra sự hình thành của nhân cách, lối sống của
trẻ thể hiện sự tổng hợp của nền văn hóa đó. Văn hóa không thể tồn tại
độc lập như một thực thể tự nó, mà ®ưîc biểu hiện bởi các cá thể mặc dù
mỗi cá thể đều có tính độc lập tư¬ng đối trong một nền văn hóa cụ thể.
Mỗi nền văn hóa xác định một kiểu ứng xử chung cho toàn thể các cá thể
tham gia vào nền văn hóa đó. Vấn đề cần làm sáng tỏ là văn hóa đã hiện
diện trong cá thể như thế nào, thúc đẩy họ hành động ra sao và tạo nên
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cách ứng xử nào. Trên cơ sở đó hình thành các kiểu nhân cách đặc trưng
khác nhau trong các nhóm riêng biệt phù hợp với chuẩn mực văn hóa và
hệ thống các giá trị (Thomas Barfield, 1997:314-315).

2. Quan điểm nghiên cứu về gia đình của một số nhà nhân học trên
thế giới và Việt Nam

Theo quan điểm của các nhà nhân học, đặc điểm của gia đình và các
mối quan hệ gia đình bị ảnh hưëng và chi phối mạnh mẽ bởi các đặc trưng
văn hóa, kinh tế - xã hội của tộc ngưêi và vùng địa – lịch sử, văn hóa.

Theo các nhà Dân tộc học Xô Viết, nghiên cứu gia đình với tư cách là
một thiết chế xã hội thì cần tập trung nghiên cứu những đặc trưng trong
cấu trúc gia đình, đặc điểm các mối quan hệ trong gia đình và giữa gia
đình với nhiều yếu tố khác như môi trưêng, xã hội. Nghiên cứu gia đình
do vậy thưêng ®ưîc tiến hành tập trung dưíi các vấn đề chủ yếu như: đặc
điểm dân số, kinh tế - xã hội và sinh hoạt của gia đình; ảnh hưëng của quá
trình văn hóa – xã hội đến cơ cấu gia đình; các yếu tố tác động của quá
trình tộc ngưêi, đặc điểm tộc ngưêi tới gia đình và ảnh hưëng của các mối
quan hệ gia đình đến sự phát triển của cá nhân (A. G. Khartchev, 1964).

Đối với các nhà nhân học Âu – Mỹ, khái niệm “gia đình” để chỉ các
gia đình hạt nhân: “Gia đình là một nhóm xã hội thể hiện đặc trưng bởi cư
trú chung, hợp tác kinh tế và tái sản xuất nòi giống. Nó bao gồm những
ngưêi đã thành niên của cả hai giới, ít nhất là hai trong số họ giữ mối quan
hệ tình dục ®ưîc chấp nhận về mặt xã hội và một hoặc nhiều con, con đẻ
hay con nuôi”… Tuy nhiên, các nhà nhân học châu Âu cũng cho rằng bản
thân thuật ngữ “gia đình” cũng còn khá mập mờ giữa gia đình hạt nhân và
các loại hình gia đình khác (Thomas Barfield, 1997:309). Nghiên cứu gia
đình cần ®ưîc xem xét bởi các đặc tính xã hội và văn hóa, bên cạnh các
yếu tố về sinh học thì cần phải xem xét các mối quan hệ và sự vận động
mang tính quy ưíc xung quanh các mối quan hệ này như thế nào trong bối
cảnh văn hóa, xã hội cụ thể.

Trong bối cảnh văn hóa châu á nói chung và văn hóa Việt Nam nói
riêng, khái niệm gia đình ®ưîc hiểu với những nội hàm khá đa dạng. Trong
đó, gia đình không chỉ là gia đình hạt nhân với các thành viên là bố mẹ và
con cái mà còn có hàm nghĩa của gia đình mở rộng, gia đình phức hợp,
gia đình hợp đoàn, gia đình tổng hợp hay gia đình kép. Tiếp cận nghiên
cứu gia đình với các mối quan hệ trong gia đình và những chức năng,
nhiệm vụ của gia đình cũng ®ưîc thể hiện khá rõ ràng trong mối quan hệ
gia đình mở rộng. Bên cạnh các chức năng cơ bản của gia đình là: điều tiết
các quan hệ giới tính, duy trì một ngân khoản chung, sinh con và xã hội
hóa con cái thông qua giáo dục, gia đình ở châu á còn có những chức
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năng văn hóa thông qua thiết chế phi gia đình và những đứa con có thể
®ưîc xã hội hóa thông qua gia đình mở rộng và cộng đồng. Gia đình châu
¸ ®ưîc nghiên cứu trong mối quan hệ với các nhiệm vụ mà gia đình có
trách nhiệm phải hoàn thành trong mỗi xã hội. Chúng ta có thể lý giải mỗi
hệ thống gia đình như là sự biểu hiện các giá trị và văn hóa của xã hội.
Khái niệm gia đình với đặc thù bên trong về mặt văn hóa luôn biến đổi
theo từng xã hội và khái niệm gia đình càng mơ hồ hơn trong giao thoa
văn hóa. Do vậy, phân biệt giữa hộ gia đình và gia đình cần ®ưîc xác định
về mặt văn hóa, mỗi xã hội có cách định nghĩa riêng về gia đình và/ hoặc
về hộ gia đình (Gran Evan, 2001:119-122).

Có thể thấy, cho đến nay, vÉn chưa có quan điểm thống nhất hay mét
khái niệm ®ưîc thừa nhận một cách thuyết phục nhất về gia đình. Cuộc
tranh luận về khái niệm gia đình và các cách tiếp cận nghiên cứu về gia
đình của các nhà nhân học trên thế giới vẫn đang tiếp tục. Phân loại gia
đình và phân biệt giữa hộ gia đình và gia đình là vấn đề luôn ®ưîc nhiều
nhà nhân học thảo luận. Các nhà nhân học gọi những nhóm cư ngô theo
nhiệm vụ là hộ gia đình (household) và gọi những nhóm ®ưîc xác định
bằng hôn nhân và dòng dõi là gia đình (family). Phân biệt gia đình và hộ
gia đình là hữu ích để tìm hiểu một số hệ thống gia đình, song phải luôn
nhớ rằng khi bàn đến các xã hội đặc thù, thì đơn vị mà cả hai từ ngữ đó
quy chiếu là cần ®ưîc xác định về mặt văn hóa. Mỗi xã hội hay mỗi nền
văn hóa có những cách định nghĩa riêng về gia đình hoặc hộ gia đình. Bên
cạnh các mối quan hệ về sinh học, gia đình còn có các mối quan hệ xã hội
khác và các mối quan hệ xã hội này thưêng phức tạp hơn trong các xã hội
theo chế độ mẫu hệ hay phụ hệ. Các nhà nhân học có thể xác định ®ưîc
vai trò của họ hàng đối với gia đình và những quy tắc để tạo nên gia đình
và những nhóm khác dựa trên quan hệ họ hàng, đó là văn hóa. Trong phạm
vi của bối cảnh văn hóa cụ thể, mỗi thành viên trong gia đình có thể điều
chỉnh hành vi của mình nhưng họ cũng không thụ động bởi khuôn mẫu
văn hóa đó (Grant Evans, 2001:122-123).

Nghiên cứu về gia đình ®ưîc các nhà Dân tộc học/ Nhân học Việt Nam
quan tâm. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu về gia đình, thân tộc, họ hàng
dưíi góc độ dân tộc học ®ưîc thực hiện cách đây đã 30- 40 năm, tức là từ
những năm 80, 90 của thế kỷ trưíc. Các nghiên cứu này thưêng tập trung
vÒ một số vấn đề như: chức năng, cấu trúc của gia đình; một số mối quan
hệ trong gia đình, chủ yếu là mối quan hệ thân tộc trong các gia đình mở
rộng; vai trò của gia đình trong quá trình phát triển của xã hội. Một số ít
các công trình nghiên cứu sâu về lý thuyết như hình thái tổ chức của gia
đình và tổ chức clan(1), cấu trúc và loại hình gia đình (Nguyễn Hữu Thấu,
1976; Phạm Quang Hoan, 1985, 1988; Vũ Lợi, 1985; Đặng Nghiêm Vạn,
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1991). Một số nghiên cứu tuy không nêu rõ theo quan điểm lý thuyết nào
nhưng đã tập trung làm rõ đặc trưng văn hóa của gia đình qua hệ thống
các biểu trưng giá trị trong mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình,
với họ hàng, xã hội. Đạo làm con phải hiếu kính với cha mẹ, đạo làm anh
em phải cùng nhau hòa thuận, đạo làm vợ chồng phải dốc lòng ân nghĩa,
cha mẹ phải biết sửa mình để dạy con... (Phan Đại Doãn, 1992). Hay
khuôn mẫu đàn ông bao giờ cũng là chủ, lo toan, quyết định mọi việc
trong gia đình, phụ nữ là trợ thủ đắc lực nhưng phụ thuộc hoàn toàn vào
chồng (Đỗ Thúy Bình, 1994). 

Trong những năm gần đây, vắng bóng các công trình nghiên cứu về gia
đình dưíi góc độ nhân häc/d©n tộc học, đặc biệt là việc áp dụng các lý
thuyết hiện đại vào trong nghiên cứu gia đình ở Việt Nam. Những vấn đề
liên quan đến khái niệm, các loại hình, cấu trúc, các mối quan hệ trong gia
đình, các giá trị của gia đình dưíi góc độ văn hóa,… cần tiếp tục ®ưîc làm
rõ, nhất là những biến đổi của gia đình trong bối cảnh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa và hội nhập hiện nay.n

Chú thích
(1) Clan là thuật ngữ chỉ một nhóm ngưêi có quan hệ thân tộc theo một dòng đặc
trưng, có chung mét khu vực cư trú, có môi quan hệ xã hội chặt chẽ bên trong.
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